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TOM TAT

Nghién ctru anh hwéng cia ndm Bipolaris oryzae t&i ty 1é ndy mam cha hat giéng lGa dworc tién
hanh trén hat cia 3 gibng Hwong thom sé 1, IRi 352 va Tam xoan cé mang ngu6n nam Bipolaris oryzae.
Cac thi nghiém dwoc thwc hién tai Trung tam Khao kiém nghiém giéng, san pham cay tréng va phan bén
quéc gla Cac mau hat giéng tham gia thi nghlem dwoc Iwa chon & cac ty 1é nhiém khac nhau, bao quan
va kiém tra anh hwéng cta ndm t&i ty 16 nay mam cua hat giébng & cac giai doan khac nhau. Mdrc do
nhiém ndm B. oryzae anh hwéng rd rét dén sy ndy mam cia hat lGa trén ca 3 giéng IRi 352 Hwong Thom
s6 1 va Tam xoan, ty Ié MKBT va hat chét ting cao & nhirng mau hat giéng nhiém ning va trung binh
sau 6 va 9 thang bao quan va TLNM da giam ngay sau 3 thang va giam rat nhanh sau 9 thang bao quan.

T khoa: Bipolaris oryzae, ty 1é ndy mam cta hat giéng lua, tiéu chuan hat giéng lua.

SUMMARY

The effect of Bipolaris oryzae infection on germination of rice seeds cvs Huong Thom No1, IRi
352 and Tam xoan was carried out at the National Center for Plant and Fertilizer Testing. The seed
samples carried three levels of B. oryzae infection. There was a negative relationship between the
seed infection percentage and the percentage of normal seedlings. The decrease in germination was
greater with the increase of infection level. Samples with higher infection of B. oryzae showed lower
percentage of normal seedlings, higher percentage of abnormal seedlings and dead seeds. The rate of

abnormal seedlings and dead seeds increased significantly with the storage time.
Key words: Bipolaris oryzae, percentage of normal seedlings.

1. DAT VAN DE

Kiém nghiém dé chting nhan chat lugng
cho hat gidng cay tréng la cong tac dang
duge Bo6 Nong nghiép va Phat trién néng
thon rat chd y. Cac van ban phap quy quy
dinh vé chat lugng viéc san xuat, kinh doanh
giong cdy tréong hién nay tuong déi rd rang
va diy da. Tiéu chudn hat giéng 1a mét
trong nhiing tai liéu quan trong lam co sé dé
san xudt gidng, trong dé tiéu chudn ctia mot
s6 loai cay tréng dang dugc stia d6i thanh
quy chudn ky thuat bat budc phai thuc hién.
Céc chi tiéu chit lugng duge quy dinh cu thé
trong tiéu chuén, chi tiéu ndy mam dat yéu
cAu cua 16 hat giéng lda trong 10TCN
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1776:2004 12 16n hon ho#c bang 80%. Dé dat
dugdc yéu cau nay 16 hat giong doi héi phai
thuc hién dung cac quy trinh san xuit, hat
gidng tot, c6 stic sdng khoe. Mot yéu t& déng
vai trd quan trong dé xac nhan 16 giéng c6
chat luong 1a c6 kha ning chéng chiu siu
bénh. Trong phuong phap khao nghiém gia
tri canh tac va st dung cta giong lia (10TCN
558:2002), 29 chi tiéu chinh bat budc phai
danh gia bao gdom cac chi tiéu vé bénh hai,
trong d6 c6 4 loai bénh dao 6n, bac 14, kho
vin, d6m nau. Theo Ou (1985), nAm Bipolaris
oryzae truyén qua hat giong da gay nhiéu tac
hai trong qua trinh ndy mam. Cac giéng lda
mAn cam v6i ndm khi cdy hodc gieo sa c6 thé
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gay thiéu ma hodc mat khoang. Kha ning tén
tai va duy tri stic song cua nguén bénh trén
hat giéng déng vai trd quan trong truyén
bénh qua ciy con sau khi hat giéng qua thaoi
gian bao quan dai dudc gieo trong.

Viéc nghién ctiu anh hudng ctia nim
Bipolaris oryzae téi ty 1& ndy mam cua hat
giong lda sé lam co s6 cho viéc danh gia chat
lugng gidng, géop phan quan trong trong
quan 1y chat luong gidng cdy trong 6 nuéc ta.

2. VAT LIEU VA PHUONG PHAP
NGHIEN CUU
2.1. Vat liéu nghién ctu
- Giong lua IRi 352, Huong thom s6 1,
Tam xoan thu théap tai Bic Giang, Nghé An
va Nam Dinh.
- Gidy ndy mam, gidy loc tron, nudc cat.
- Kinh hién vi soi néi, ti dinh 6n, laminar.
- Phong nay mam,
- Phong nudi cdy ndm.

2.2. Phuong phap nghién ctiu

- Thu thap mau: Mbi giéng lia IRi 352,
Huong thom s6 1, TAm xoan thu 10 mau hat
san xudt tai cac ving cta Béc Giang, Nghé
An, Nam Dinh dugc bao quan trong tui ni lon
dit 6 noi thoang mat, Diéu kién nhiét d6 cua
kho bdo quan 1a 25°C, 3 thang sau khi thu
hoach bit d4u kiém tra ty 1é hat nhiém ndm
va ty 1é ndy mam, chon 3 mau ctua mdi gidng
¢6 cac ty 1é hat nhiém khac nhau dé lam thi
nghiém, 3 miu nay duge luu git va kiém tra
ty 1& hat nhiém nidm va ty 1é nay mam & thoi
diém 3, 6, 9 thang sau khi thu hoach.

- Lay mau nghién ctu: Theo phuong
phap ctia Hiép hoi kiém nghiém hat giong
quoc té (ISTA, 2003). Phuong phap chia mau
bing thia dudc dung dé giam mAiu trong
phép thii bénh hat giéng. Sau khi tron so bo,
réc hat déu lén khay, khong lac khay sau khi
réc. Mot tay cam thia, mot tay cAm xéng va
dung ca hai dé 14y tiung phan nhé hat giong
tai it nhat 5 vi tri ngAu nhién ¢ trén khay.
Cac phan hat giong dudc 18y via da dé lap

mau phan tich c6 khéi lugng gan bing,
nhung khéng dugc it hon khéi lugng yéu cau.

- P4t ndy mam: Theo phuong phap gidy
cudn (BP) ctia ISTA (2003): Hat dugc dat nay
mam giita 2 16p gidy da tham du nudc bing
cach dit hat lén bé mat cua mot 16p gidy
tha&m va day hat bing moét 16p gidy tham
khéac, ho#c phai gap mép gidy lai nhu gip
phong bi, hodc cudn gidy lai roi cho vao tui
nilon va dit vao ti ndy mam hoéc budng nay
mAm theo vi tri thing dung. Pat 4 1an nhéc
lai médi 1an 100 hat.

- Kiém tra bénh trén hat: Theo phuong
phép gidy thAm (Blotter) ctia ISTA (2003): Dé
hat 1én trén 3 16p gidy tham da nuéc trong
hop petri, dit trong phong duge chidu sang 6
nhiét d6 20°C vé6i chu ky 12 gid sang - 12 gic
t6i bang anh sang gin cuc tim. Pit 4 1an
nhéc lai mdi 1an 100 hat.

- Phuong phap gidm dinh ndm bénh trén
hat giong lda theo Mathur va Olga (2003).

- Céc chi tiéu theo doi: Mtc d6 nhiém
bénh, ty 1& nay mam.

Méi giong chon mau thi nghiém & ba
mtic nhiém khéac nhau:

- Ty 1é hat nhiém n4dm bénh (TLB) 0%:
khong nhiém bénh,

- TLB 4,5- 8 %: nhiém nhe,

- TLB 10- 28 %: nhiém trung binh,

- TLB 22,5- 50%: nhiém ning.

3. KET QUA NGHIEN CUU

3.1. Ty 1é hat nhiém nAm trén hat giong

Ita qua cac thdi gian bao quan

Trén cad ba giong thi nghiém, 3 thang
sau thu hoach va bao quan ty 1& nhiém
B.oryzae trén hau hét cac mau hat giong lda
kiém tra khong c6 thay d6i dang ké, sau 6
thang bao quan ty 1é nhiém bénh trén giong
Tam xoan nhém nhiém nhe giam tu 4,5 %
xudng 3,5 %, trong khi d6 cAc mau hat giong
Huong thom s6 1 ti 1&é nhiém bénh tang tu
10% lén 14%, tuong tu trén gidng IRi 352
tang ti 8% lén 11,5%, trén gidng Tam xoan
TLB tang tit 10% lén 11,5% 6 nhém nhiém
trung binh (Bang 1).
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Bang 1. Ty 1é hat giong lGa nhiém B. oryzae qua cac giai doan bao quan

Ty I1& hat nhiém B. oryzae (%)

Trwdc bao quan Sau bao quan 3 thang

Sau bdo quan 6 thang Sau bdo quan 9 thang

IRi Hwong Tam IRi Hwong Tam IRi Hwong Tam IRi Hwong Tam
352 thom xoan 352 thom xoan 352 thom xoan 352 thom xoan
s61 s61 sb1 s61
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,0 55 4,5 8,0 55 4,5 11,5 55 3,5 9,5 55 1,5
28,0 12,5 10,0 28,0 12,5 10,0 28,0 14,5 11,5 27,0 13,5 3,5
50,0 45,0 22,5 50,0 44,5 23,0 51,5 44,0 25,5 53,0 445 17,0

Trén nhém hat giéng nhiém cao TLB
ting trén 2 giong IRi352 va Tam xoan va
giadm nhe trén giong Huong thom s& 1. Tuy
nhién sau 9 thang bao quan ty 1&é nhiém B.
oryzae giam nhe so v6i 6 thang trén ca 3
giong lda véi 3 mic nhiém bénh khac nhau
nhung TLB van nam trong cac mtc db
nhiém n4m nhu truéc bao quan.

Nhin chung, sau 9 thang bao quan ty 1é
hat nhiém ndm B. oryzae hau nhu khéng
thay déi 6 ca 3 mtc nhiém d6i v6i giong IRi
352 va Huong thom s6 1, riéng gidng Tam
xoan cÂ6 su thay d6i TLB theo chiộu huộng
giam & giai doan tit 6 thang 1én 9 thang, sy
thay déi nay can nghién ctiu thém trong cac
thi nghiém sau hon.

3.2. Ty 1é ndy mam cua hat giong laa qua

thdi gian bao quan
3.2.1. Gidi thich tw ngit va chit viét tdt

« Ty 16 MBT

Ty 1é cAy mam binh thudng dudc tinh 14 ty
lé ndy mam. Cay mam binh thudng 1& nhiing
cdy mam c6 kha ning tiép tuc phat trién
thanh cay binh thudng khi dugc tréng trong
dat c6 chat luong tot va duéi cac diéu kién
thuén loi vé d6 4m, nhiét d6 va anh sang.

« Ty 16 MKBT

Ty 1& cAy mam khong binh thudng 1a ty
1é hat da ndy mam nhung khong dudc tinh
vao ty 1& ndy mam. CAy mam khéng binh
thuong 1a nhiing cAy mam khéng c6 kha
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nang phat trién thanh cay binh thudng khi
dudc trong trong dat cé chat lugng tét va
duéi cac diéu kién thuan lgi vé d6 4m, nhiét
d6 va anh sang, bao gém:

+ Cay mam bi héng 14 cAy mam c6 bat
ky mot bd phan chinh bi mat hodc bi hong
ning, khong thé tiép tuc phat trién can déi.

+ Cay mam bi théi 1a cAy mAm c6 mot bod
phan chinh bi bénh hoidc bi théi do nhiém
bénh so cap (bénh tir hat giéng) gay can trd
su phat trién binh thudng cia cAy mam.

+ Cay mam bi bién dang hodc mat can
d6i 1a cAy mam phat trién yéu 6t, hoic bi roi
loan sinh 1y, hoéc cac bé phan chinh bi bién
dang, mat can doi.

Cay mam khéng binh thudng do nim
bénh gay ra thudng 6 cac dang khuyét tat sau:

- Cac khuyét tat d toan bo cAy mam: bién
dang; bi dtt gay; cac 14 mam thoat ra khoi vo
hat trudc ré so cap; c6 mau vang hodc mau
trang; manh khanh, trong su6t; bi théi.

- Cac khuyét tat 6 hé ré (ré so cap, ré
sinh san): cdi coc; chiin ngin; phat trién
cham; bi mat; bi giy; bi xé tit dinh; bi ket &
trong vo hat; can cbdi; manh khanh; trong
suot; bi théi.

- Cac khuyét tat 6 chéi mam (tru duéi 1a
mAm, tru trén 14 mam hodc tru gitia 14 mam,
chdi dinh va cac md xung quanh): bi nit sau
hosc bi gly; bi thung; bi mat; bi co thit;
manh khanh, trong suét; bi théi; bi bién
dang; bi t6n thuong; bi m4t; bi hoai ti.
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- Cac khuyét tat cua 14 mam va 14 so
c4p, bao 14 mam va 14 thi nhat duge tinh khi
50% dién tich 14 bi khuyét tat: bi phong hoic
quén; bi bién dang; bi giy hodc bi hdéng; bi
roi ra hodc bi mat; bi bién mau hoic bi hoai
t; trong suét; bi théi; khong c6 dinh mam;
bi tach qua 1/3 chiéu dai tit dinh bao la
mam; bi tach & goc bao 14 mam.

« Ty 16 HC

Ty 1& hat chét khéng ndy mam vi céc
nguyén nhan khic nhau ma khéng c6 bat ky
bo phan nao cua cdy mam, thuong mém, bi
bién mau, bi nAm bao phu va khéng c6 bat
ky d&u hiéu phat trién nao clia cAy mam.
3.2.2. Ty 1é ndy mdm ctia giong IRi 352 nhiém

B. oryzae qua bdo qudn

Doi véi giong IRi 352, ty 16 nay mam
(TLNM) cta cac mau tham gia thi nghiém
déu thap dan theo mtc nhiém B. oryzae ngay

sau 3 thang bao quan (Bang 2).

Két qua kiém tra cho thdy, miu co ty 1é
hat nhiém B. oryzae cao thi ty 16 ndy mam
giam dang ké sau thoi gian bao quan, ty 1é
cdy mam khéng binh thuéng (MKBT) va ty 1é
hat chét (HC) ting cao. Ty 1&é cay MBT gidm,
ty 18 cay MKBT va ty 1é HC ting mot cach c6
¥ nghia khi mtc nhiém va thdi gian bao quan
tang lén. Sau 6 thang luu giit v6i mic nhiém
B. oryzae 28% hat giong khéng con dap tng
tiéu chuén hat giéng cia Nha nude (chi con
72%). O mtic nhidm 50% s& hat ty 16 MBT chi
c6 61% va giam xudng con 24%, ty 1& cay
MKBT tang ti 25% lén 37%, ty 1& hat chét
tang tu 14% lén 39% sau 9 thang.

3.2.3. Ty lé ndy mam ctia giong Huong thom
s6'1 nhiém B. oryzae qua bdo qudn

Xu huéng tuong tu cting ghi nhan dudc
trén giong Huong thom s6 1 (Bang 3).

Bang 2. Ty 1é nay mam cta giong IRi 352 nhiém B. oryzae qua bao quan

Don vi tinh: %

o x Sau 3 thang Sau 6 thang Sau 9 thang
Ty |é hat nhiém B. oryzae -

trwéc bao quan Ty lé Tyle Tylé Ty lé Ty lé Ty lé Ty lé Tylé Tylé
MBT MKBT HC MBT MKBT HC MBT MKBT HC
0 88 a 6a 6a 86 a 7a 7a 84 a 6a 10b
8,0 87 a 8a 5a 83 ab 9a 8 ab 77b 13b 10b
28,0 80 a 11a 9a 72b 18 ab 10a 56 ¢ 26 b 18b
50,0 61a 25a 14 a 50 b 34 b 16 a 24 c 37b 39b

Ghi chu: Trong cung mot hang, nhitng gia tri trung binh khong co chit cdi chung nhau, sai khdac ¢ mirc P<0,05

Bang 3. Ty 1é ndy mam cta giong Huong thom s6 1 nhiém B. oryzae qua bao quan

Don vi tinh: %

. ha ha ha
T§ 16 hat nhiém B. oryzae Sau 3 thang Sau 6 thang Sau 9 thang

trwdrc bao quan Tylé Tyle Tyle Tylé Tyle  Tyle Tyle  Tyle Tyle
MBT MKBT HC MBT MKBT HC MBT MKBT HC
0 87 a 5a 6a 84 ab 7 ab 9b 82b 9b 10b
5,5 87 a 5a 8a 84 a 7 ab 9a 74 b 11b 14 b
12,5 84 a 7a 9a 78 ab 11b 11 ab 69 b 17c¢ 14 b
45,0 81a 14 a 5a 70b 23b 7a 52 b 32c 16 b

Ghi chu: Trong cung mot hang, nhitng gia tri trung binh khong cộ chir cdi chung nhau, sai khac ¢ mirc P<0,05
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Sau 3 thang luu giii, mau nhiém nhe c6
TLNM da giam nhung van dat tiéu chuén
hat giéng (84%), mau nhiém trung binh va
viza da giam xudng dudi mtic yéu ciu la 80%.
Sau 9 thang TLNM t4t ca cac miu déu gidm
xudng dudi 80%, dang ké nhédt 1a & mic
nhiém nhiéu, nhu vay khong nén st dung
cho viéc gieo trong cac 16 hat gidng nhiém
bénh ma da duge bao quan thoi gian dai.

3.2.4. Ty 1¢ ndy mam cua giéng Tam xoan
nhiém B. oryzae qua bdo qudn

Dội vội giong Tam xoan Âb truyộn (Bang 4)
v6i mtc nhiém B.oryzae trung binh, TLNM
cta hat giéng tuong d6i én dinh trong suét
qua trinh bao quan. Sau 9 thang véi miic
nhiém 5,5% TLNM van dam bao tiéu chuin

hat giéng. Khi miic nhiém ting dén 20% trd
lén sau 9 thang bio quan thi TLNM méi
giadm nhiéu.

Danh gia chung miic d6 gidm ty 1& nay
mam trén 3 giéng lda thi nghiém & cac mtc
nhiém bénh khac nhau cho thay, mic d6 anh
hudng cua B. oryzae dén ndy mam cua hat
gidbng trén cic giong ldia c6 khac nhau.
TLNM bi gidm nhidu nhét 1a & giong IR
352, sau dén Huong thom s6 1 va Tam xoan
Ht giong lda nhiém B. oryzae ¢ mtc nhiém
vita lam giam dang ké TLNM cta hat giéng
lda IRi 352 va gidm t6i 24% sau 6 thang luu
gifi, 6 mtc nhiém nhiéu thi giam téi 37% sau
9 thang. D61 véi giobng Huong thom s6 1,
TLNM ciing giam t6i 29% & miic nhiém ndm
B. oryzae cao.

Bang 4. Ty 1é nay mam ctuia giong Tam xoan nhiém B. oryzae
qua cac giai doan luu giw

Don vi tinh: %

~ Sau 3 thang Sau 6 thang Sau 9 thang
Ty 1é hat nhiém B. oryzae

trwwdc bdo quan Ty lé Ty lé Ty lé Ty lé Ty lé Ty lé Ty lé Tyle Tylé
MBT MKBT HC MBT MKBT HC MBT MKBT HC
0 86 a 7a 7a 85a 7a 8a 84 a 7a 9a
4,5 81a 7a 8a 82a 10b 7a 82a 8 ab 9a
10,0 79 a 11a 7a 79 a 13 ab 6a 75 a 10a 15b
22,5 72 a 18 a 8a 67 ab 20 a 11a 60 b 19a 18b

Ghi chu: Trong cung mot hang, nhitng gia tri trung binh khong co chit cdi chung nhau, sai khdac ¢ mirc P<0,05

Bang 5. Mtic d6 giam ty 1é nay mam (% MBT) ctia hat giong IRi 352,
Huong thom s6 1 va Tam xoan & cac miic nhiém B. oryzae qua bao quan

Don vi tinh: %

IRi 352 Hwong thom sb 1 Tam xoan

Mtrc d6 nhiém B. oryzae

3thang 6thang 9thang 3thang 6thang 9thang 3thang 6thang 9 thang

Khéng nhiém - 2 4 - 3 5 - 1 2
Nhiém nhe - 4 10 - 3 13 - 0 2
Nhiém trung binh - 8 24 - 6 15 - 0 4
Nhiém nang - 11 37 - 11 29 - 5 12

3. KET LUAN
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Ty 1& hat nhiém nadm B. oryzae trén cac
mau hat gidng lda IRi 352, Huong thom sd 1
va Tam xoan 6 cac miic d nhiém n&dm khéc
nhau tuong d6i 6n dinh trong su6t thoi gian
luu git 9 thang va la mot trong nhing
nguyén nhan lam gidm ty 1&é ndy mam cta
hat gidng trong bao quan.

Miic d6 nhiém nadm B. oryzae anh hudng
rd rét dén sy ndy mam cua hat lia trén ca 3
giobng IRi 352, Huong thom s6 1 va Tam
xoan, ty 1& MKBT va hat chét tang cao 6
nhiing mau hat giéng nhiém ning va trung
binh sau 6 va 9 thang bdo quan va TLNM da
gidm ngay sau 3 thang va giam rat nhanh
sau 9 thang luu gid.
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TÓM TẮT


Nghiên cứu ảnh hưởng của nấm Bipolaris oryzae tới tỷ lệ nảy mầm của hạt giống lúa được tiến hành trên hạt của 3 giống Hương thơm số 1, IRi 352 và Tám xoan có mang nguồn nấm Bipolaris oryzae. Các thí nghiệm được thực hiện tại Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón quốc gia. Các mẫu hạt giống tham gia thí nghiệm được lựa chọn ở các tỷ lệ nhiễm khác nhau, bảo quản và kiểm tra ảnh hưởng của nấm tới tỷ lệ nảy mầm của hạt giống ở các giai đoạn khác nhau. Mức độ nhiễm nấm B. oryzae ảnh hưởng rõ rệt đến sự nảy mầm của hạt lúa trên cả 3 giống IRi 352 Hương Thơm số 1 và Tám xoan, tỷ lệ MKBT và hạt chết tăng cao ở những mẫu hạt giống nhiễm nặng và trung bình sau 6 và 9 tháng bảo quản và TLNM đã giảm ngay sau 3 tháng và giảm rất nhanh sau 9 tháng bảo quản.

Từ khóa: Bipolaris oryzae, tỷ lệ nảy mầm của hạt giống lúa, tiêu chuẩn hạt giống lúa.


SUMMARY


The effect of  Bipolaris oryzae infection on germination of rice seeds cvs Huong Thom No1, IRi 352 and Tam xoan was carried out at the National Center for Plant and Fertilizer Testing. The seed samples carried three levels of B. oryzae infection. There was a negative relationship between the seed infection percentage and the percentage of normal seedlings. The decrease in germination was greater with the increase of infection level. Samples with higher infection of B. oryzae showed lower percentage of normal seedlings, higher percentage of abnormal seedlings and dead seeds. The rate of abnormal seedlings and dead seeds increased significantly with the storage time. 


Key words: Bipolaris oryzae, percentage of normal seedlings. 


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Kiểm nghiệm để chứng nhận chất lượng cho hạt giống cây trồng là công tác đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất chú ý. Các văn bản pháp quy quy định về chất lượng việc sản xuất, kinh doanh giống cây trồng hiện nay tương đối rõ ràng và đầy đủ. Tiêu chuẩn hạt giống là một trong những tài liệu quan trọng làm cơ sở để sản xuất giống, trong đó tiêu chuẩn của một số loài cây trồng đang được sửa đổi thành quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc phải thực hiện. Các chỉ tiêu chất lượng được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn, chỉ tiêu nảy mầm đạt yêu cầu của lô hạt giống lúa trong 10TCN 1776:2004 là lớn hơn hoặc bằng 80%. Để đạt được yêu cầu này lô hạt giống đòi hỏi phải thực hiện đúng các quy trình sản xuất, hạt giống tốt, có sức sống khỏe. Một yếu tố đóng vai trò quan trọng để xác nhận lô giống có chất lượng là có khả năng chống chịu sâu bệnh. Trong phương pháp khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống lúa  (10TCN 558:2002), 29 chỉ tiêu chính bắt buộc phải đánh giá bao gồm các chỉ tiêu về bệnh hại, trong đó có 4 loại bệnh đạo ôn, bạc lá, khô vằn, đốm nâu. Theo Ou (1985), nấm Bipolaris oryzae truyền qua hạt giống đã gây nhiều tác hại trong quá trình nảy mầm. Các giống lúa mẫn cảm với nấm khi cấy hoặc gieo sạ có thể gây thiếu mạ hoặc mất khoảng. Khả năng tồn tại và duy trì sức sống của nguồn bệnh trên hạt giống đóng vai trò quan trọng truyền bệnh qua cây con sau khi hạt giống qua thời gian bảo quản dài được gieo trồng. 

Việc nghiên cứu ảnh hưởng của nấm Bipolaris oryzae tới tỷ lệ nảy mầm của hạt giống lúa sẽ làm cơ sở cho việc đánh giá chất lượng giống, góp phần quan trọng trong quản lý chất lượng giống cây trồng ở nước ta.


2. VẬT LiệU Và PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU


2.1. Vật liệu nghiên cứu


- Giống lúa IRi 352, Hương thơm số 1, Tám xoan thu thập tại Bắc Giang, Nghệ An và Nam Định.


- Giấy nảy mầm, giấy lọc tròn, nước cất.


- Kính hiển vi soi nổi, tủ định ôn, laminar.


- Phòng nảy mầm, 


- Phòng nuôi cấy nấm.


2.2. Phương pháp nghiên cứu


- Thu thập mẫu: Mỗi giống lúa IRi 352, Hương thơm số 1, Tám xoan thu 10 mẫu hạt sản xuất tại các vùng của Bắc Giang, Nghệ An, Nam Định được bảo quản trong túi ni lon đặt ở nơi thoáng mát, Điều kiện nhiệt độ của kho bảo quản là 250C, 3 tháng sau khi thu hoạch bắt đầu kiểm tra tỷ lệ hạt nhiễm nấm và tỷ lệ nảy mầm, chọn 3 mẫu của mỗi giống có các tỷ lệ hạt nhiễm khác nhau để làm thí nghiệm, 3 mẫu này được lưu giữ và kiểm tra tỷ lệ hạt nhiễm nấm và tỷ lệ nảy mầm ở thời điểm 3, 6, 9 tháng sau khi thu hoạch.


- Lấy mẫu nghiên cứu: Theo phương pháp của Hiệp hội kiểm nghiệm hạt giống quốc tế (ISTA, 2003). Phương pháp chia mẫu bằng thìa được dùng để giảm mẫu trong phép thử bệnh hạt giống. Sau khi trộn sơ bộ, rắc hạt đều lên khay, không lắc khay sau khi rắc. Một tay cầm thìa, một tay cầm xẻng và dùng cả hai để lấy từng phần nhỏ hạt giống tại ít nhất 5 vị trí ngẫu nhiên ở trên khay. Các phần hạt giống được lấy vừa đủ để lập mẫu phân tích có khối lượng gần bằng, nhưng không được ít hơn khối lượng yêu cầu.

- Đặt nảy mầm: Theo phương pháp giấy cuộn (BP) của ISTA (2003): Hạt được đặt nảy mầm giữa 2 lớp giấy đã thấm đủ nước bằng cách đặt hạt lên bề mặt của một lớp giấy thấm và đậy hạt bằng một lớp giấy thấm khác, hoặc phải gấp mép giấy lại như gấp phong bì, hoặc cuộn giấy lại rồi cho vào túi nilon và đặt vào tủ nảy mầm hoặc buồng nảy mầm theo vị trí thẳng đứng. Đặt 4 lần nhắc lại mỗi lần 100 hạt.


- Kiểm tra bệnh trên hạt: Theo phương pháp giấy thấm (Blotter) của ISTA (2003): Để hạt lên trên 3 lớp giấy thấm đủ nước trong hộp petri, đặt trong phòng được chiếu sáng ở nhiệt độ 200C với chu kỳ 12 giờ sáng - 12 giờ tối bằng ánh sáng gần cực tím. Đặt 4 lần nhắc lại mỗi lần 100 hạt.

- Phương pháp  giám định nấm bệnh trên hạt giống lúa theo Mathur và Olga (2003).


- Các chỉ tiêu theo dõi: Mức độ nhiễm bệnh, tỷ lệ nảy mầm.


Mỗi giống chọn mẫu thí nghiệm ở ba mức nhiễm khác nhau:


- Tỷ lệ hạt nhiễm nấm bệnh (TLB) 0%: không nhiễm bệnh,


- TLB 4,5- 8 %: nhiễm nhẹ,


- TLB 10- 28 %: nhiễm trung bình,


- TLB 22,5- 50%: nhiễm nặng.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU


3.1. Tỷ lệ hạt nhiễm nấm trên hạt giống
       lúa qua các thời gian bảo quản


Trên cả ba giống thí nghiệm, 3 tháng sau thu hoạch và bảo quản tỷ lệ nhiễm B.oryzae trên hầu hết các mẫu hạt giống lúa kiểm tra không có thay đổi đáng kể, sau 6 tháng bảo quản tỷ lệ nhiễm bệnh trên giống Tám xoan nhóm nhiễm nhẹ giảm từ 4,5 % xuống 3,5 %, trong khi đó các mẫu hạt giống Hương thơm số 1 tỉ lệ nhiễm bệnh tăng từ 10% lên 14%, tương tự trên giống IRi 352 tăng từ 8% lên 11,5%, trên giống Tám xoan TLB tăng từ 10% lên 11,5% ở nhóm nhiễm trung bình (Bảng 1). 


Bảng 1. Tỷ lệ hạt giống lúa  nhiễm B. oryzae qua các giai đoạn bảo quản


		Tỷ lệ hạt nhiễm B. oryzae (%)



		Trước bảo quản

		Sau bảo quản  3 tháng

		Sau  bảo quản  6 tháng

		Sau bảo quản  9 tháng



		IRi 352

		Hương thơm
số 1

		Tám xoan

		IRi 352

		Hương thơm
số 1

		Tám xoan

		IRi 352

		Hương thơm
số 1

		Tám xoan

		IRi 352

		Hương thơm
số 1

		Tám xoan



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8,0

		5,5

		4,5

		8,0

		5,5

		4,5

		11,5

		5,5

		3,5

		9,5

		5,5

		1,5



		28,0

		12,5

		10,0

		28,0

		12,5

		10,0

		28,0

		14,5

		11,5

		27,0

		13,5

		3,5



		50,0

		45,0

		22,5

		50,0

		44,5

		23,0

		51,5

		44,0

		25,5

		53,0

		44,5

		17,0



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Trên nhóm hạt giống nhiễm cao TLB tăng trên 2 giống IRi352 và Tám xoan và giảm nhẹ trên giống Hương thơm số 1. Tuy nhiên sau  9 tháng bảo quản tỷ lệ nhiễm B. oryzae  giảm nhẹ so với 6 tháng trên cả 3 giống lúa với 3 mức nhiễm bệnh khác nhau nhưng TLB vẫn nằm trong các mức độ nhiễm nấm như trước bảo quản. 


Nhìn chung, sau 9 tháng bảo quản tỷ lệ hạt nhiễm nấm B. oryzae hầu như không thay đổi ở cả 3 mức nhiễm đối với giống IRi 352 và Hương thơm số 1, riêng giống Tám xoan có sự thay đổi TLB theo chiều hướng giảm ở giai đoạn từ 6 tháng lên 9 tháng, sự thay đổi này cần nghiên cứu thêm trong các thí nghiệm sâu hơn. 


3.2. Tỷ lệ nảy mầm của hạt giống lúa qua
       thời gian bảo quản 


3.2.1. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt


( Tỷ lệ MBT


Tỷ lệ cây mầm bình thường được tính là tỷ lệ nảy mầm. Cây mầm bình thường là những cây mầm có khả năng tiếp tục phát triển thành cây bình thường khi được trồng trong đất có chất lượng tốt và dưới các điều kiện thuận lợi về độ ẩm, nhiệt độ và ánh sáng. 


( Tỷ lệ MKBT


Tỷ lệ cây mầm không bình thường là tỷ lệ hạt đã nảy mầm nhưng không được tính vào tỷ lệ nảy mầm. Cây mầm không bình thường là những cây mầm không có khả năng phát triển thành cây bình thường khi được trồng trong đất có chất lượng tốt và dưới các điều kiện thuận lợi về độ ẩm, nhiệt độ và ánh sáng, bao gồm:


+ Cây mầm bị hỏng là cây mầm có bất kỳ một bộ phận chính bị mất hoặc bị hỏng nặng, không thể tiếp tục phát triển cân đối. 


+ Cây mầm bị thối là cây mầm có một bộ phận chính bị bệnh hoặc bị thối do nhiễm bệnh sơ cấp (bệnh từ hạt giống) gây cản trở sự phát triển bình thường của cây mầm.


+ Cây mầm bị biến dạng hoặc mất cân đối là cây mầm phát triển yếu ớt, hoặc bị rối loạn sinh lý, hoặc các bộ phận chính bị biến dạng, mất cân đối. 


Cây mầm không bình thường do nấm bệnh gây ra thường ở các dạng khuyết tật sau:


- Các khuyết tật ở toàn bộ cây mầm: biến dạng; bị đứt gãy; các lá mầm thoát ra khỏi vỏ hạt trước rễ sơ cấp; có màu vàng hoặc màu trắng; mảnh khảnh, trong suốt; bị thối.


- Các khuyết tật ở hệ rễ (rễ sơ cấp, rễ sinh sản): còi cọc; chùn ngắn; phát triển chậm; bị mất; bị gẫy; bị xẻ từ đỉnh; bị kẹt ở trong vỏ hạt; cằn cỗi; mảnh khảnh; trong suốt; bị thối.


- Các khuyết tật ở chồi mầm (trụ dưới lá mầm, trụ trên lá mầm hoặc trụ giữa lá mầm, chồi đỉnh và các mô xung quanh): bị nứt sâu hoặc bị gẫy; bị thủng; bị mất; bị co thắt; mảnh khảnh, trong suốt; bị thối; bị biến dạng; bị tổn thương; bị mất; bị hoại tử.


- Các khuyết tật của lá mầm và lá sơ cấp, bao lá mầm và lá thứ nhất được tính khi 50% diện tích lá bị khuyết tật: bị phồng hoặc quăn; bị biến dạng; bị gẫy hoặc bị hỏng; bị rời ra hoặc bị mất; bị biến màu hoặc bị hoại tử; trong suốt; bị thối; không có đỉnh mầm; bị tách quá 1/3 chiều dài từ đỉnh bao lá mầm; bị tách ở gốc bao lá mầm.


( Tỷ lệ HC


Tỷ lệ hạt chết không nảy mầm vì các nguyên nhân khác nhau mà không có bất kỳ bộ phận nào của cây mầm, thường mềm, bị biến màu, bị nấm bao phủ và không có bất kỳ dấu hiệu phát triển nào của cây mầm.

3.2.2. Tỷ lệ nảy mầm của giống IRi 352 nhiễm
          B. oryzae qua bảo quản


Đối với giống IRi 352, tỷ lệ nảy mầm (TLNM) của các mẫu tham gia thí nghiệm đều thấp dần theo mức nhiễm B. oryzae ngay 


sau 3 tháng bảo quản (Bảng 2). 


Kết quả kiểm tra cho thấy, mẫu có tỷ lệ hạt nhiễm B. oryzae cao thì tỷ lệ nảy mầm giảm đáng kể sau thời gian bảo quản, tỷ lệ cây mầm không bình thường (MKBT) và tỷ lệ hạt chết (HC) tăng cao. Tỷ lệ cây MBT giảm, tỷ lệ cây MKBT và tỷ lệ HC tăng một cách có ý nghĩa khi mức nhiễm và thời gian bảo quản tăng lên. Sau 6 tháng lưu giữ với mức nhiễm B. oryzae 28% hạt giống không còn đáp ứng tiêu chuẩn hạt giống của Nhà nước (chỉ còn 72%). ở mức nhiễm 50% số hạt tỷ lệ MBT chỉ có 61% và giảm xuống còn 24%, tỷ lệ cây MKBT tăng từ 25% lên 37%, tỷ lệ hạt chết tăng từ 14% lên 39% sau 9 tháng.


3.2.3. Tỷ lệ nảy mầm của giống Hương thơm
           số 1 nhiễm B. oryzae qua bảo quản


Xu hướng tương tự cũng ghi nhận được trên giống Hương thơm số 1 (Bảng 3).


Bảng 2. Tỷ lệ nảy mầm của giống IRi 352 nhiễm B. oryzae qua bảo quản


Đơn vị tính: % 


		Tỷ lệ hạt nhiễm B. oryzae


trước bảo quản

		Sau 3 tháng

		Sau 6 tháng

		Sau 9 tháng



		

		Tỷ lệ
MBT

		Tỷ lệ
MKBT

		Tỷ lệ


HC

		Tỷ lệ
MBT

		Tỷ lệ
MKBT

		Tỷ lệ
HC

		Tỷ lệ
MBT

		Tỷ lệ
MKBT

		Tỷ lệ
HC



		0

		88 a

		  6 a

		6 a

		 86 a

		7 a

		7 a

		84 a

		6 a

		10 b



		  8,0

		87 a

		  8 a

		5 a

		  83 ab

		9 a

		 8 ab

		77 b

		13 b

		10 b



		28,0

		80 a

		11 a

		9 a

		72 b

		  18 ab

		10 a

		56 c

		26 b

		18 b



		50,0

		61 a

		25 a

		14 a

		50 b

		 34 b

		16 a

		24 c

		37 b

		39 b





Ghi chú: Trong cùng một hàng, những giá trị trung bình không có chữ cái chung nhau, sai khác ở mức P(0,05


Bảng 3. Tỷ lệ nảy mầm của giống Hương thơm số 1 nhiễm B. oryzae qua bảo quản

 Đơn vị tính: % 

		Tỷ lệ hạt nhiễm B. oryzae


trước bảo quản

		Sau 3 tháng

		Sau 6 tháng

		Sau 9 tháng



		

		Tỷ lệ
MBT

		Tỷ lệ
MKBT

		Tỷ lệ
HC

		Tỷ lệ
MBT

		Tỷ lệ
MKBT

		Tỷ lệ
HC

		Tỷ lệ
MBT

		Tỷ lệ
MKBT

		Tỷ lệ
HC



		0

		87 a

		5 a

		6a

		84 ab

		7 ab

		9b

		82 b

		9 b

		10 b



		5,5

		87 a

		5 a

		8 a

		84 a

		7 ab

		9 a

		74 b

		11 b

		14 b



		12,5

		84 a

		7 a

		9 a

		78 ab

		11 b

		11 ab

		69 b

		17 c

		14 b



		45,0

		81 a

		14 a

		5 a

		70 b

		23 b

		7 a

		52 b

		32 c

		16 b





Ghi chú: Trong cùng một hàng, những giá trị trung bình không có chữ cái chung nhau, sai khác ở mức P(0,05


Sau 3 tháng lưu giữ, mẫu nhiễm nhẹ có TLNM đã giảm nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn hạt giống (84%), mẫu nhiễm trung bình và vừa đã giảm xuống dưới mức yêu cầu là 80%. Sau 9 tháng TLNM tất cả các mẫu đều giảm xuống dưới 80%, đáng kể nhất là ở mức nhiễm nhiều, như vậy không nên sử dụng cho việc gieo trồng các lô hạt giống nhiễm bệnh mà đã được bảo quản thời gian dài.


3.2.4. Tỷ lệ nảy mầm của giống Tám xoan
           nhiễm B. oryzae qua bảo quản


Đối với giống Tám xoan cổ truyền (Bảng 4) với mức nhiễm B.oryzae trung bình, TLNM của hạt giống tương đối ổn định trong suốt quá trình bảo quản. Sau 9 tháng với mức nhiễm 5,5% TLNM vẫn đảm bảo tiêu chuẩn

hạt giống. Khi mức nhiễm tăng đến 20% trở lên sau 9 tháng bảo quản thì TLNM mới giảm nhiều.


Đánh giá chung mức độ giảm tỷ lệ nảy mầm trên 3 giống lúa thí nghiệm ở các mức nhiễm bệnh khác nhau cho thấy, mức độ ảnh hưởng của B. oryzae đến nảy mầm của hạt giống trên các giống lúa có khác nhau. TLNM bị giảm nhiều nhất là ở giống IRi 352, sau đến Hương thơm số 1 và Tám xoan Ht giống lúa nhiễm B. oryzae ở mức nhiễm vừa làm giảm đáng kể TLNM của hạt giống lúa  IRi 352 và giảm tới 24% sau 6 tháng lưu giữ, ở mức nhiễm nhiều thì giảm tới 37% sau 9 tháng. Đối với giống Hương thơm số 1, TLNM cũng giảm  tới 29% ở mức nhiễm nấm B. oryzae cao.


Bảng 4. Tỷ lệ nảy mầm của giống Tám xoan nhiễm B. oryzae
qua các giai đoạn lưu giữ

Đơn vị tính: % 


		Tỷ lệ hạt nhiễm B. oryzae
trước bảo quản

		Sau 3 tháng

		Sau 6 tháng

		Sau 9 tháng



		

		Tỷ lệ
MBT

		Tỷ lệ
MKBT

		Tỷ lệ
HC

		Tỷ lệ
MBT

		Tỷ lệ
MKBT

		Tỷ lệ
HC

		Tỷ lệ
MBT

		Tỷ lệ
MKBT

		Tỷ lệ
HC



		0

		86 a

		7 a

		7 a

		85 a

		7 a

		8 a

		84 a

		7 a

		9 a



		4,5

		81 a

		7 a

		8 a

		82 a

		10 b

		7 a

		82 a

		8 ab

		9 a



		10,0

		79 a

		11 a

		7 a

		79 a

		13 ab

		6 a

		75 a

		10 a

		15 b



		22,5

		72 a

		18 a

		8 a

		67 ab

		20 a

		11 a

		60 b

		19 a

		18 b





Ghi chú: Trong cùng một hàng, những giá trị trung bình không có chữ cái chung nhau, sai khác ở mức P(0,05


Bảng 5. Mức độ giảm tỷ lệ nảy mầm (% MBT) của hạt giống IRi 352, 
Hương thơm số 1 và Tám xoan ở các mức nhiễm B. oryzae qua bảo quản

Đơn vị tính: % 


		Mức độ nhiễm B. oryzae

		IRi 352

		Hương thơm số 1

		Tám xoan



		

		3 tháng

		6 tháng

		9 tháng

		3 tháng

		6 tháng

		9 tháng

		3 tháng

		6 tháng

		9 tháng



		Không nhiễm

		-

		2

		4

		-

		3

		5

		-

		1

		2



		Nhiễm nhẹ

		-

		4

		10

		-

		3

		13

		-

		0

		2



		Nhiễm trung bình

		-

		8

		24

		-

		6

		15

		-

		0

		4



		Nhiễm nặng

		-

		11

		37

		-

		11

		29

		-

		5

		12





3.  Kết luận


Tỷ lệ hạt nhiễm nấm B. oryzae trên các mẫu hạt giống lúa IRi 352, Hương thơm số 1 và Tám xoan ở các mức độ nhiễm nấm khác nhau tương đối ổn định trong suốt thời gian lưu giữ 9 tháng và là một trong những nguyên nhân làm giảm tỷ lệ nảy mầm của hạt giống trong bảo quản.


Mức độ nhiễm nấm B. oryzae ảnh hưởng rõ rệt đến sự nảy mầm của hạt lúa trên cả 3 giống IRi 352, Hương thơm số 1 và Tám xoan, tỷ lệ MKBT và hạt chết tăng cao ở những mẫu hạt giống nhiễm nặng và trung bình sau 6 và 9 tháng bảo quản và TLNM đã giảm ngay sau 3 tháng và giảm rất nhanh sau 9 tháng lưu giữ. 
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